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Hưởng dụng đất với xoá đói giảm nghèo của các dân 

tộc thiểu số ở miền núi việt nam 

Vương Xuân Tình 

 

Đất đai được xem là một trong 5 nguồn 

vốn1 rất quan trọng tác động tới sinh kế và 

đói nghèo của nông dân (DFID, 1998). Mức 

độ tác động của vấn đề đất đai tới sinh kế và 

đói nghèo không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật 

canh tác, mà quan trọng hơn, còn vào các 

quyền của người nông dân với đất và mối 

quan hệ của các quyền ấy trong sử dụng đất 

(Thomas Sikor, 2003). Điều đó có nghĩa, 

hiệu quả sử dụng đất chịu ảnh hưởng sâu sắc 

của các chính sách liên quan. Với người 

nông dân các dân tộc thiểu số miền núi2 Việt 

Nam, vấn đề đất đai cũng không ngoài thông 

lệ, bởi hầu như nguồn sống chính của họ vẫn 

từ canh tác nông nghiệp. Tuy nhiên đến nay, 

những công trình nghiên cứu về hưởng dụng 

đất3 của các dân tộc thiểu số ở miền núi Việt 

Nam vẫn còn rải rác, và chủ yếu tập trung 

tìm hiểu khía cạnh chính trị-xã hội của 

hưởng dụng đất mà ít quan tâm đến quan hệ 

của đất đai với xoá đói giảm nghèo (Vũ Đình 

                                                      
1 5 nguồn vốn: Vốn tài nguyên (natural capital), vốn 
xã hội (social capital), vốn con người (human capital), 
vốn tài chính (financial capital) và vốn vật chất 
(physical capital).  
2 Để tránh nhầm lẫn, một số thuật ngữ trong báo cáo 
được hiểu như sau: 1. Miền núi (mountainous area): 
khu vực cao hơn đồng bằng (delta), có thung lũng và 
núi non; 2. Thung lũng (valley): khu vực lòng chảo 
giữa các dãy núi; và 3. Vùng cao (highland): khu vực 
núi non cao hơn thung lũng.       
3 Trong bối cảnh của Luật đất đai 1993 và Luật đất 
đai 2003, chỉ có Nhà nước mới có quyền sở hữu đất 
đai (land ownership); còn hộ gia đình, cá nhân chỉ có 
quyền sử dụng đất (land use). Tuy nhiên, thuật ngữ sử 
dụng đất  (land use) không phản ánh được 5 quyền 
của hộ gia đình, cá nhân (quyền chuyển đổi, chuyển 
nhượng, cho thuê, thừa kế và thế chấp). Bởi vậy, báo 

Lợi, Bùi Minh Đạo, Vũ Thị Hồng, 2000; 

Vương Xuân Tình, Bùi Minh Đạo, 2003). Có 

công trình tìm hiểu lợi ích của dân tộc thiểu 

số trong thử nghiệm giao rừng ở một địa 

phương, song do thử nghiệm mới thực hiện 

trong thời gian ngắn nên việc đánh giá vẫn bị 

hạn chế (Tan Quang Nguyen, 2005).         

Để góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ của 

hưởng dụng đất với đói nghèo của các dân tộc 

thiểu số ở miền núi Việt Nam, nghiên cứu này 

sẽ tập trung xem xét các khía cạnh sau đây: 1. 

Đánh giá thực trạng hưởng dụng đất của các 

dân tộc thiểu số ở 3 vùng: miền núi phía Bắc, 

miền núi Trung Bộ và Tây Nguyên dưới tác 

động của chính sách đất đai của Nhà nước 

Việt Nam trong giai đoạn Đổi Mới (1986 đến 

nay); 2. Xem xét tác động của thực trạng đó 

tới vấn đề xoá đói giảm nghèo của các dân 

tộc thiểu số trong các vùng; và 3. Đề xuất một 

số khuyến nghị liên quan đến chính sách đất 

đai ở miền núi Việt Nam. 

Nghiên cứu này được thực hiện trên cơ sở 

tổng quan tài liệu ở Hà Nội và tiến hành điều 

tra thực địa (từ tháng 6 - 10 năm 2006) trong 

khuôn khổ của Dự án Vietnam Country 

Social Analysis (CSA)4 tại 2 tỉnh §¸k L¾k, 

Quảng Trị; kế thừa kết quả điều tra ở tỉnh Hà 

Giang của các đồng nghiệp thuộc CSA và kết 

quả nghiên cứu thực địa của tác giả bài viết 

này ở những chương trình nghiên cứu khác. 

                                                                                
cáo này dùng thuật ngữ hưởng dụng đất (land tenure) 
với hàm ý khắc phục hạn chế của thuật ngữ trên.           
4 The Vietnam Country Social Analysis (CSA) examined 
ethnic minority development in the context of this group’s 
access to assets, capabilities, and voice. WB, 2006.   
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Phương pháp chủ yếu được thực hiện trong 

khảo sát thực địa là quan sát tham dự, phỏng 

vấn sâu và thảo luận nhóm. 

1. Hưởng dụng đất ở miền núi Việt 

Nam: bức tranh đa dạng 

Chính sách đất đai trong giai đoạn Đổi 

Mới của Việt Nam thực sự mang tính đột 

phá, làm thay đổi sâu sắc diện mạo nông 

thôn của đất nước. Tuy vậy, điều đáng quan 

tâm là mức độ tác động của nó lại khác 

nhau, tạo nên sự đa dạng trong hưởng dụng 

đất, đặc biệt ở miền núi. Sự đa dạng đó được 

thể hiện trên các khía cạnh sau đây:  

1.1. Đa dạng về chính sách 

Trong lịch sử xây dựng và phát triển của 

Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nếu 

chỉ tính về lĩnh vực đất đai, chưa có giai 

đoạn nào lại có nhiều chính sách xuất hiện 

như thời kỳ Đổi Mới. Kể từ năm 1986 - 

2006, ngoài chính sách Khoán 10 khởi đầu 

cho sự đổi thay, đã có 3 bộ luật đất đai: đó là 

Luật đất đai 1988, Luật đất đai 1993 và Luật 

đất đai 2003. Ngoài ra còn phải kể thêm, 

trong thời gian triển khai Luật đất đai 1993, 

đã có 2 lần sửa đổi và bổ sung bộ Luật này 

vào các năm 1998 và 2001.     

Các bộ Luật trên không có điều khoản 

dành cho dân tộc thiểu số, tuy nhiên có một 

số điều  liên quan chủ yếu đến đối tượng 

này. Nghị định 64/CP (1993) của Chính phủ 

- Nghị định triển khai Luật đất đai 1993 - 

quy định hạn điền cho đất nông nghiệp trồng 

cây lâu năm của hộ gia đình ở miền núi tối 

đa là 30 ha - thực chất để áp dụng cho vùng 

dân tộc thiểu số. Tại điều 9, Chương 1 của 

Luật đất đai 2003 quy định cộng đồng dân 

cư sinh sống trên cùng địa bàn thôn, làng, 

ấp, bản, buôn, phum, sóc...có cùng phong tục 

tập quán hay có chung dòng họ, được Nhà 

nước giao đất hoặc công nhận quyền sử dụng 

đất, cũng với hàm ý trên.  

Ngoài các bộ luật đã nêu, từ 1986 đến 

nay, còn có một số Quyết định của Chính 

phủ liên quan trực tiếp đến vấn đề đất đai 

của dân tộc thiểu số. Năm 2002, Thủ tướng 

Chính phủ đã có Quyết định số 132/ 2002/ 

QĐ- TTg về giải quyết đất sản xuất và đất ở 

cho các dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nguyên. 

Đến năm 2004, Thủ tướng Chính phủ tiếp 

tục ban hành Quyết định 134 nhằm hỗ trợ 

đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt 

cho hộ dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó 

khăn. Tác động đến hưởng dụng đất của các 

dân tộc thiểu số ở miền núi, còn phải kể tới 

một số chương trình khác có liên quan, như: 

Chương trình 327, Chương trình 556, 

Chương trình 661 và Chương trình 135.  

1.2. Đa dạng trong thực hiện chính sách 

Phần này sẽ tập trung phân tích việc thực 

hiện giao đất, giao rừng cho các dân tộc thiểu 

số ở miền núi trong bối cảnh Luật đất đai 

1993 và Luật đất đai 2003, đồng thời đặt 

trong mối liên hệ với chính sách Khoán 10 và 

các chương trình, dự án khác. Giao đất giao 

rừng thực chất là quá trình phân quyền trong 

quản lý đất đai và tài nguyên ở Việt Nam: đó 

là việc Nhà nước giao một phần đất cho các tổ 

chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng.  

Tại miền núi, Khoán 10 có ảnh hưởng 

mạnh mẽ ở vùng thung lũng, nơi có những 

cánh đồng ruộng nước và phong trào hợp tác 

hoá nông nghiệp tương đối phát triển, song 

lại ít tác động ở vùng cao - khu vực của cư 

dân canh tác nương rẫy. Bên cạnh mặt tích 

cực là tăng năng suất cây trồng, Khoán 10 

cũng làm phân hoá trong hưởng dụng đất. 

Với việc đòi lại ruộng đất ông cha - đặc biệt 

nghiêm trọng ở vùng Đông Bắc thuộc miền 

núi phía Bắc - và tình trạng mua bán ruộng 

đất, đã khiến  bình quân đất đai theo nhân 

khẩu giữa các hộ trong cộng đồng làng bản 

trở nên khác biệt: có nơi mức khác biệt giữa 
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hộ nhiều đất và hộ ít đất canh tác lên tới 4-5 

lần (Nguyễn Văn Huy, Vương Xuân Tình, 

1993, tr.1975-1980; La Công ý, 2001). Bởi 

vậy, khi giao ruộng cho hộ gia đình theo 

Luật đất đai 1993 ở vùng này, vô hình trung 

đã thừa nhận sự phân hoá đó. Còn ở vùng 

Tây Bắc, vì người dân không đòi lại ruộng 

đất ông cha nên việc giao ruộng cho hộ gia 

đình (trong thời hạn 20 năm) diễn ra khá 

nhanh, với nguyên tắc chia bình quân theo 

nhân khẩu.  Tuy nhiên, việc giao đất ruộng 

nước cho dân tộc thiểu số vùng thung lũng 

cũng không nhận được sự đồng tình ở tất cả 

các nơi. Người Thái ở huyện Yên Châu, tỉnh 

Sơn La không chấp nhận giao loại đất này 

cho hộ gia đình, vì cho rằng trái với tập quán 

truyền thống của họ là chia theo hàng năm 

(Thomas Sikor and Dao Minh Truong, 2000, 

p.33), và còn bởi các con suối chảy qua 

những cánh đồng màu mỡ hay bị đổi dòng 

vào mùa lũ, nên sẽ có những hộ gia đình bị 

mất đất trong thời gian dài (Vương Xuân 

Tình, tài liệu điền dã, năm 1998).         

Trải qua hơn 10 năm thực hiện Luật đất 

đai 1993, sự bất bình đẳng trong sử dụng đất 

lại xuất hiện. Thực tế đã nảy sinh tình trạng: 

trẻ em sinh ra sau thời điểm giao đất đều 

không có đất; ngược lại, những ai bị chết sau 

thời điểm giao đất cũng không bị lấy lại suất 

đất đã được chia. Một số nơi vẫn theo tập 

quán của chế độ phụ hệ nên gia đình chỉ chia 

đất cho con trai khi tách hộ... Tất cả những 

yếu tố trên đã dẫn tới khác biệt về bình quân 

ruộng đất giữa các hộ gia đình, mặc dù khởi 

đầu, việc giao đất được thực hiện bình đẳng. 

Những hộ thiếu ruộng canh tác thường là gia 

đình trẻ mới tách hộ hay những hộ có đông 

con trai. Ví dụ về trường hợp người Mường ở 

xóm Chiến, xã Nam Sơn, huyện Tân Lạc, 

tỉnh Hoà Bình: Năm 1995, ruộng nước của 

xóm được chia theo nhân khẩu và bình quân 

mỗi người được 400 m2. Sau 10 năm - vào 

năm 2005, trong số 337 nhân khẩu của xóm, 

có 52 trẻ em sinh ra không có đất; có 16/59 

hộ của xóm chỉ có bình quân đất ruộng 

khoảng 200 m2/ng­êi (Vuong Xuan Tinh et 

al,  2006b).                                

Tại vùng cao, giao đất giao rừng cho hộ 

gia đình được thử nghiệm từ năm 1996 ở các 

dân tộc Dao và Hmông thuộc huyện Hoàng 

Su Phì, tỉnh Hà Giang. Sau đó, việc này được 

triển khai ở các vùng cao khác trong cả nước. 

Tuy nhiên, quá trình và kết quả triển khai rất 

khác nhau ở 3 khu vực: miền núi phía Bắc, 

miền núi Trung Bộ và Tây Nguyên.  

Kể từ giao đất giao rừng được thử nghiệm 

cho người Hmông và người Dao tại huyện 

Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, đã 10 năm trôi 

qua song công việc này vẫn chưa hoàn thành 

ở tất cả khu vực vùng cao trong cả nước. ở 

miền núi phía Bắc, nhìn chung việc giao đất, 

giao rừng diễn ra nhanh hơn. Theo báo cáo 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà 

Giang, đến giữa năm 2006, tỉnh đã cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp 

và lâm nghiệp cho 123.600 hộ gia đình và cá 

nhân (đạt 96,5 % trong tổng số hộ thuộc diện 

được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất - sổ 

đỏ), với 142.817 ha đất nông nghiệp, 

364.512 ha đất lâm nghiệp. Tỷ lệ số hộ dân 

tộc thiểu số đã được cấp giấy chứng nhận sử 

dụng đất là 88 % (Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Hà Giang, 2006).   

ở Tây Nguyên, giao đất giao rừng được 

bắt đầu tiến hành tại một số nơi từ cuối 

những năm 90, song cho đến năm 2006, việc 

cấp sổ đỏ mới chủ yếu thực hiện cho đất ở, 

ruộng nước, đất trồng cà phê và các loại cây 

công nghiệp khác; còn đất rẫy và đất rừng thì 

vẫn hạn chế. Theo báo cáo của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Đák Lắk, từ năm 

1999 - 2005, có 51.146/ 63.923 hộ gia đình 
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dân tộc thiểu số trong tỉnh được cấp sổ đỏ, 

với tổng diện tích là 58.137 ha. Đất được cấp 

sổ đỏ phần lớn là đất trồng cà phê (32.272 

ha), trồng hoa màu (13.130 ha), trồng lúa 

nước (7.138 ha); còn sổ đỏ cho đất trồng lúa 

rẫy chiếm số lượng không đáng kể (1.368 

ha) (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đák 

Lắk, 2006). Với giao rừng, việc thực hiện 

còn diễn ra chậm hơn. Vẫn theo báo cáo của 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đák Lắk, 

từ 1999-2005, tỉnh này mới giao được 

23.160 ha đất lâm nghiệp cho 5.002 hộ gia 

đình, trong đó có 2.253 hộ dân tộc thiểu số.  

Nguyên nhân giao rừng chậm, theo báo cáo 

của Sở là thiếu kinh phí và khó khăn trong 

đo đạc bản đồ.  

Tuy giao đất giao rừng cho hộ gia đình 

các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên được 

triển khai chậm hơn so với miền núi phía 

Bắc, song việc mua bán đất đai tại vùng này 

lại sôi động hơn, đặc biệt vào khoảng giữa 

thập kỷ 90. Lý do mua bán đất đai gia tăng ở 

vùng này trước hết là tình trạng di dân ồ ạt 

đến Tây Nguyên, nhất là di cư tự do. Một lý 

do khác khiến tình trạng mua bán đất đai ở 

đây phát triển là cà phê tăng giá. Nếu tính từ 

năm 1990 - 2000, diện tích cà phê của Tây 

Nguyên đã tăng từ 50.000 ha lên 500.000 ha 

(Eva Lindskog et al, 2005).                      

Còn ở miền núi Trung Bộ, việc triển khai 

giao đất giao rừng lại rất chậm trễ. Ví dụ, 

theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Quảng Trị, tại 2 huyện miền núi 

Hướng Hoá và Đak Rông, mới chỉ có 2.288 

ha đất rừng được cấp sổ đỏ cho hộ gia đình 

dân tộc thiểu số. Như vậy, diện tích rừng5 mà 

hộ gia đình được cấp sổ đỏ còn rất ít nếu so 

với tổng diện tích tự nhiên của hai huyện này 

là 237.418 ha, trong đó có 96.594 ha đã có 

                                                      
5 Đất đai của miền núi Quảng Trị hầu hết là đất rẫy và 
rừng, chỉ có rất ít ruộng nước.    

chủ6. Lý do triển khai giao đất giao rừng ở 

khu vực miền núi Trung Bộ chậm trễ cũng 

được giải thích là chưa có bản đồ địa chính, 

thiếu kinh phí thực hiện cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và vì người nghèo không 

có tiền đóng góp (Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Quảng Trị, 2006). Tuy nhiên, các 

lý do này có lẽ chưa thuyết phục vì Luật đất 

đai 1993 đã được thực hiện ở một số vùng 

khác trên 10 năm. Lý do chủ yếu, có lẽ đây 

là khu vực đất đai cằn cỗi (độ dốc quá lớn và 

ảnh hưởng chất độc hoá học từ thời kỳ chiến 

tranh), lại không có những phức tạp về chính 

trị -xã hội; và quan trọng hơn, còn bởi người 

dân miền núi Trung Bộ chưa thấy lợi ích từ 

giao đất giao rừng. 

Trong quá trình giao đất giao rừng ở vùng cao 

thuộc miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, thường 

xảy ra tình trạng tranh chấp đất đai giữa cá nhân 

và cá nhân, giữa cá nhân với tập thể, hoặc giữa 

tập thể với tập thể. Lý do dẫn đến tranh chấp là 

mâu thuẫn giữa luật tục với các nguyên tắc giao 

đất giao rừng; là sự biến đổi trong ý thức của 

người dân về giá trị của đất đai  (Vuong Xuan 

Tinh and Peter Hjamdah, 1996). Nguyên tắc giao 

theo “nguyên canh”  - tức ai đang canh tác ở đâu 

thì giao đất ở đó - cũng tạo nên xen canh giữa 

các hộ trong cùng làng hay khác làng. Việc xen 

canh của hộ gia đình trong rừng của chủ thể khác 

thường gây nên nguy cơ bất ổn trong sử dụng đất 

(Đặng Thanh Liêm và cộng sự, 2001; Vương 

Xuân Tình. 2004). Giao đất giao rừng nhưng 

không tính đến địa giới lịch sử giữa các làng 

cũng có thể tạo nên xung đột (Vương Xuân Tình, 

2003).               

Trong quá trình triển khai Luật đất đai 

1993 ở miền núi, còn phải kể thêm việc thử 

nghiệm giao rừng cho cộng đồng. Thực ra, 

cộng đồng làng bản không thuộc đối tượng 

được giao đất giao rừng của bộ Luật này. 

Tuy nhiên, nhận thấy vai trò thực tế của cộng 

                                                      
6 Chủ rừng ở đây được hiểu là các lâm trường, hộ gia 
đình và cộng đồng làng bản.  
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đồng trong quản lý đất đai nên một số địa 

phương như Sơn La hay Đák Lắk 7 đã thử 

nghiệm giao rừng tự nhiên cho làng và nhóm 

hộ gia đình. Điều đó góp cơ sở khoa học để 

bổ sung chính sách giao đất, giao rừng cho 

cộng đồng làng của Luật đất đai 2003. Song 

việc thử nghiệm giao rừng cho cộng đồng 

mới được thực hiện ở loại rừng nghèo và số 

lượng diện tích được giao còn hạn chế 

(Nguyễn Văn Thuận, 2003; Phạm Xuân 

Phương, 2003; Nguyễn Văn Xuân, 2003; 

Tran Ngoc Thanh, 2003; Tan Quang 

Nguyen, 2005, p.91-92). Nhìn chung, do thời 

gian thử nghiệm giao rừng tự nhiên cho cộng 

đồng còn ngắn nên việc đánh giá vai trò của 

loại rừng này với cộng đồng được giao còn 

chưa rõ ràng. Đến Luật đất đai 2003 và Luật 

bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, cộng 

đồng mới được thừa nhận là đối tượng được 

giao rừng. Tuy nhiên đến nay, các điều liên 

quan trong những Luật này hầu như vẫn chưa 

được thực hiện.       

Góp phần làm thay đổi tình hình hưởng 

dụng đất của các dân tộc thiểu số, phải kể 

đến vai trò của Quyết định 134 (hay còn gọi 

là Chương trình 134) nhằm hỗ trợ đất sản 

xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ 

dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn. 

Đến nay, do chưa tiếp cận được với số liệu 

tổng hợp chung liên quan đến thực hiện 

Quyết định 134 nên bài viết này chỉ lấy ví dụ 

qua 3 tỉnh mà Dự án CSA điều tra. Tại tỉnh 

Hà Giang, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, 

tỉnh đã chi 27 tỉ đồng cho toàn Chương trình 

134, song không có số liệu cụ thể cho từng 

hạng mục của Chương trình. ở Quảng Trị, 

theo Báo cáo của Uỷ ban Nhân dân tỉnh 

(ngày 17 tháng 8 năm 2006), tính đến giữa 

năm 2006, toàn tỉnh đã có 2.839 hộ dân tộc 

                                                      
7 Có nơi thử nghiệm giao rừng cho cộng đồng, trước đây 
thuộc tỉnh Đák Lắk song nay lại thuộc về tỉnh Đăk Nông 
(trường hợp Thôn 6, xã Đăk Rtih, huyện Đăk Rlấp).  

thiểu số được hỗ trợ đất sản xuất (trên tổng số 

4.739 hộ thiếu đất sản xuất), với 934 ha (trên 

tổng số 2.241 ha cần phải hỗ trợ). Còn tại tỉnh 

Đák Lắk, theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo 134 

của Uỷ ban Nhân dân tỉnh (tháng 8 năm 

2005), đến tháng 7 năm 2005, đã cấp 4.653 

ha đất sản xuất (trên tổng số 10.890 ha đất 

cần phải hỗ trợ) cho 8.518 hộ dân tộc thiểu số 

(trên tổng số 20.982 hộ thiếu đất canh tác).                  

Ngoài việc giao đất giao rừng và hỗ trợ 

đất sản xuất được đề cập trên đây, các hoạt 

động khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình, 

cộng đồng làng bản hay tổ chức chính trị-xã 

hội của Chương trình 327, Chương trình 556 

và Chương trình 661 cũng có tác động tới 

hưởng dụng đất của các dân tộc thiểu ở miền 

núi. Qua thực hiện các Chương trình này, 

bên cạnh việc người dân hưởng lợi trực tiếp 

từ công bảo vệ rừng8 và trồng rừng, có nơi 

còn được đầu tư kinh phí khai hoang ruộng 

nước. Một số địa phương khi thực hiện giao 

rừng cho hộ gia đình, đã giao luôn phần rừng 

mà các hộ đó nhận khoán bảo vệ hoặc trồng 

rừng của Chương trình 327 và Chương trình 

556. Điều đó dẫn đến sự bất bình đẳng trong 

sử dụng đất rừng giữa các hộ trong cộng 

đồng (Vuong Xuan Tinh, 2002; Tô Xuân 

Phúc, 2002). Còn với Chương trình 135, tuy 

chủ yếu đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng, 

nhưng ở nhiều địa phương cũng tiến hành 

khai hoang ruộng nước và xây dựng hệ thống 

thuỷ lợi. Bởi vậy, kết quả của các Chương 

trình, Dự án này đã góp phần làm cho bức 

tranh hưởng dụng đất ở miền núi hiện nay 

thêm đa dạng.            

1.3. Đa dạng về chủ thể sử dụng đất 

Như đã trình bày ở phần trên, Luật đất đai 

1993 đã làm quá trình phân quyền trong sử 

dụng đất ở Việt Nam trở nên sâu sắc, đặc 

biệt là với đất đai ở miền núi. Trước thời 
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điểm Đổi Mới, miền núi cũng như các nơi 

khác ở Việt Nam chỉ có 2 loại hình sở hữu 

đất đai: sở hữu Nhà nước và sở hữu tập thể. 

Kể từ khi thực hiện Luật đất đai 1993, chủ 

thể sử dụng đất ở nơi đây đa dạng hơn, bao 

gồm các loại như sau: 

-  Các nông, lâm trường, ban quản lý rừng 

phòng hộ và các doanh nghiệp khác thuộc 

Nhà nước. Trong thời gian qua, số lượng đất 

đai giao cho các cơ quan này quản lý và sử 

dụng ngày càng giảm. Lý do giảm, bởi Nhà 

nước có chủ trương quy hoạch lại nông, lâm 

trường để sử dụng đất có hiệu quả, đồng thời 

có thêm quỹ đất nhằm giải quyết cho hộ gia 

đình dân tộc thiểu số thiếu đất.  

- Uỷ ban Nhân dân xã: Tại một số khu 

vực vùng cao, Uỷ ban Nhân dân huyện giao 

rừng cho Uỷ ban Nhân dân xã tạm thời quản 

lý nếu rừng này chưa giao được cho các chủ 

thể sử dụng khác.   

- Tổ chức chính trị - xã hội: Đó là các tổ 

chức như Hội nông dân, hội Cựu chiến 

binh..., song các tổ chức này thường chỉ nhận 

khoán bảo vệ rừng mà ít nhận giao rừng.         

- Doanh nghiệp tư nhân: Bài viết này 

chưa tiếp cận được nguồn tài liệu thống kê 

về giao rừng cho doanh nghiệp tư nhân. Tại 

những địa phương có quỹ đất dồi dào như 

một số tỉnh ở Tây Nguyên, các thông tin có 

liên quan như: có bao nhiêu công ty tư nhân 

được giao đất giao rừng; tổng diện tích các 

công ty này đang sử dụng; công ty sử dụng 

đất nhiều nhất có diện tích là bao nhiêu... 

đều không thấy trong báo cáo hàng năm của 

chính quyền địa phương.  

- Hộ gia đình và cá nhân: Đây là một 

trong những chủ thể chủ yếu trong sử dụng 

đất ở miền núi hiện nay. Tuy nhiên, đất của 

                                                                                
8 Công khoán bảo vệ rừng là 50.000 đ/ha/năm.   

hộ gia đình và cá nhân phần lớn là đất ở, đất 

canh tác và đất lâm nghiệp (đất trống đồi 

trọc hoặc đất có rừng nghèo). Tại tỉnh Đák 

Lắk, đến năm 2005, đã có 51.146 hộ/ 63.923 

hộ dân tộc thiểu số được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, với 58.137 ha/ 

80.248 ha mà các hộ đang quản lý, sử dụng 

(Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đák Lắk, 

2006). Tại tỉnh Hà Giang, có 88 % số hộ gia 

đình dân tộc thiểu số được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất (Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Hà Giang, 2006). Còn tại 

tỉnh Quảng Trị, từ năm 2001 - 2005, đã giao 

đất lâm nghiệp và giao rừng cho 11.958 hộ 

dân tộc thiểu số, song mới chỉ cấp được 

7.361 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.     

- Cộng đồng: Cộng đồng nhận giao đất 

giao rừng bao gồm làng, dòng họ hoặc nhóm 

hộ gia đình. Theo nghiên cứu của Hà Công 

Tuấn (2001, tr. 10 và 15), tính đến tháng 6 

năm 2001, cả nước có 258.634 ha đất trống 

đồi trọc và rừng, có 86.701 ha rừng ma và 

rừng đầu nguồn do cộng đồng quản lý. 

- Chồng chéo chủ thể sử dụng đất: Sự 

chồng chéo chủ thể sử dụng đất được hiểu là 

ít nhất có 2 chủ thể cùng sử dụng trên một 

mảnh đất. Việc sử dụng này có thể không 

được luật pháp thừa nhận song lại được luật 

tục công nhận. Chồng chéo chủ thể sử dụng 

là hiện tượng phổ biến ở nhiều nơi trên thế 

giới, nhất là tại những khu vực kém phát 

triển song đa dạng về chủ thể sử dụng đất 

như miền núi Việt Nam.  

- Đa dạng tộc người của chủ thể sử dụng 

đất: Đan xen tộc người gia tăng (Khổng 

Diễn, 1995: 151-198), có nghĩa là gia tăng 

sự đan xen về phương thức sử dụng đất. Ví 

dụ, các dân tộc ở miền núi phía Bắc vào Tây 

Nguyên, về cơ bản vẫn giữ truyền thống 

canh tác của họ. Những tộc người sống ở 
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vùng thung lũng vốn canh tác lúa nước như 

Tày, Nùng, Mường, Thái, khi vào đây 

thường tìm nơi có môi trường giống quê cũ. 

Với các dân tộc sống ở vùng cao như 

Hmông, lại thường đến nơi rừng sâu, núi cao 

phát rừng làm rẫy. Họ cũng không quên tập 

quán săn bắn bằng súng - khác với cách săn 

bắn bằng nỏ của cư dân bản địa. Với người 

Kinh - dân tộc chủ thể, lại phát huy ưu thế 

làm ruộng nước và làm vườn ở vùng đất mới. 

Sự đan xen trong phương thức sử dụng đất có 

cả tác động tích cực và tiêu cực. Điểm tích 

cực là tăng giá trị sử dụng của đất, đa dạng 

sản phẩm, phát triển kinh tế hàng hoá. Mặt 

tiêu cực là phá vỡ cân bằng sinh thái, gia 

tăng mua bán đất đai bất hợp pháp và góp 

phần tạo nên sự phân hoá trong sử dụng đất.                      

1.4. Phân hoá đất đai 

Phân hoá đất đai là hệ quả tất yếu của 

chính sách đất đai trong thời kỳ Đổi Mới và 

của phát triển kinh tế thị trường. Với các dân 

tộc thiểu số ở miền núi Việt Nam, chưa bao 

giờ sự phân hoá đất đai lại diễn ra mạnh mẽ 

như hiện nay.   

Nếu nhìn lại lịch sử phát triển của các dân 

tộc thiểu số ở miền núi, trước năm 1945, mới 

xảy ra phân hoá đất đai ở một số nơi vùng 

thung lũng Đông Bắc (Vương Xuân Tình - 

Bùi Minh Đạo, 2003; La Công ý, 2001). 

Song tại thời điểm ấy, do đất rộng người thưa 

nên khi thiếu đất ruộng nước, nông dân vẫn 

có cơ hội khai phá thêm nương rẫy hoặc di 

cư nội vùng. Với các dân tộc vùng cao ở 

miền núi phía Bắc, vùng Bắc Trung Bộ và 

Tây Nguyên có nguồn sống chính từ canh 

tác rẫy, cũng không có tình trạng phân hoá 

đất đai, chí ít là đến trước giai đoạn Đổi Mới. 

Sự phân hoá đất đai của các dân tộc ở 

miền núi được biểu hiện qua các khía cạnh 

sau đây: 

- Khác biệt về bình quân đất đai trên đầu 

người giữa nhóm hộ giàu, trung bình và 

nghèo trong một cộng đồng. Điều này được 

thể hiện rõ rệt ở Tây Nguyên và miền núi phía 

Bắc; còn ở miền núi Trung Bộ, sự phân hoá 

chưa rõ rệt, bởi như đã trình bày: việc triển 

khai các bộ Luật đất đai ở đây chậm và thị 

trường đất không sôi động. Mức độ phân hoá 

tuỳ theo từng địa phương và từng loại đất. 

Chẳng hạn, ở cộng đồng người £ đê tại buôn 

Adróng, xã Cư Pương, huyện Krông Bóc, tỉnh 

Đák Lắk, diện tích đất canh tác của các hộ rất 

khác nhau. Sự khác nhau này có nhiều 

nguyên nhân, song chủ yếu do được thừa kế 

khác nhau, do mua bán hay gán nợ đất.  Cả 

buôn có khoảng 35 % số hộ có dưới 1 ha canh 

tác; khoảng 30 % số hộ có từ 1-2 ha; và có 35 

% có nhiều đất, với mức từ 4,5 ha trở lên. Như 

vậy, tổng diện tích đất canh tác của hộ nhiều 

đất so với hộ ít đất cao hơn khoảng trên 4  lần. 

Tại thôn Lùng Tám Thấp (xã Lùng Tám, 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang), hộ nghèo 

thường không có ruộng, chỉ có nương đất xấu; 

còn ở hộ giàu, mỗi khẩu có từ 1 sào đất  (360 

m2) trở lên. Sự khác biệt về đất đai giữa hộ 

giàu và hộ nghèo ở đây là do thừa kế đất ông 

cha và mua bán ruộng đất. 

- Khác biệt về loại đất sử dụng của các 

nhóm hộ gia đình trong mỗi cộng đồng. Tại 

miền núi, nhất là ở vùng cao, có sự đa dạng 

về loại đất: đất ruộng nước, đất vườn, đất nà 

(mảnh đất tương đối bằng phẳng ở ven sông 

suối hoặc dưới chân núi), đất nương rẫy, đất 

rừng, rừng, ao hồ... ở những nơi đa dạng về 

loại đất như vậy, hộ giàu thường có nhiều 

loại đất, nhất là đất tốt dễ sinh lợi (ruộng 

nước, đất nà, đất vườn). Hộ nghèo có ít loại 

đất, và thường chỉ có đất xấu (nương rẫy, đất 

rừng). Tại buôn Adróng nêu trên, một số hộ 

nghèo không có ruộng nước, không có đất 

vườn trồng cà phê (loại đất tốt) mà chỉ có đất 
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rẫy. Còn ở buôn Ja của xã Bông Krang 

(huyện Lăk, tỉnh Đák Lắk), một số hộ nghèo 

cũng không có ruộng nước, chỉ có đất nà. 

Kết quả nghiên cứu của Vuong Xuan Tinh 

(2002) và Tô Xuân Phúc (2002) ở các dân 

tộc Hmông và Mường tại vùng cao phía Bắc 

cũng cho thấy hộ giàu thường có nhiều loại 

đất: bên cạnh ruộng nước, đất nương, đất 

vườn..., họ còn có đất rừng - loại đất mà 

nhiều hộ nghèo không có.  

- Khác biệt về sử dụng đất giữa các cộng 

đồng, tộc người: Sự khác biệt này cũng chủ 

yếu ở miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. Kể 

từ khi thực hiện chính sách đất đai trong thời 

kỳ Đổi Mới và sự phát triển của kinh tế thị 

trường, khác biệt trong sử dụng đất giữa các 

cộng đồng ngày càng gia tăng. Sự khác biệt 

ấy có nguồn gốc trước hết từ việc đòi lại 

ruộng đất ông cha khi thực hiện Khoán 10. 

Sự khác biệt còn bởi do mua bán đất đai: 

những người Kinh có tiền và biết cách kinh 

doanh thường chọn mua những mảnh đất tốt, 

thuận lợi canh tác hoặc thuận lợi buôn bán. 

ở các tỉnh Tây Nguyên phát triển về cà phê 

như Gia Lai, Đák Lắk, người Kinh thường 

mua những lô đất gần đường, gần nguồn 

nước của người dân tộc tại chỗ để trồng cà 

phê. Sự khác biệt trong sử dụng đất giữa các 

cộng đồng còn do chính sách đầu tư của Nhà 

nước và quá trình đô thị hoá. Những cư dân 

người Kinh thường sinh sống tại khu vực đô 

thị, ven đường lớn hoặc nơi thuận lợi canh 

tác. Khi Luật đất đai công nhận quyền sử 

dụng đất là hàng hoá, giá đất tại những khu 

vực này bao giờ cũng cao hơn nơi khác.  

2. hưởng dụng đất và công cuộc 

xoá đói giảm nghèo của các dân 

tộc thiểu số ở miền núi 

1. Đói nghèo ở các dân tộc thiểu số  

Các dân tộc thiểu số, nhất là các dân tộc 

thiểu số ở miền núi, thuộc những người 

nghèo nhất tại Việt Nam hiện nay. Theo số 

liệu của Tổng cục Thống kê năm 2006 về 

điều tra mức sống hộ gia đình, nơi có tỉ lệ hộ 

nghèo nhiều nhất vẫn là miền núi, trong đó 

cao nhất là Tây Bắc (46,1 %), Bắc Trung Bộ 

(29,4 %) và Tây Nguyên (29,2 %) (TTổổnngg  ccụụcc  

TThhốốnngg  kkêê,,  22000066::  1199)). Còn Báo cáo phát triển 

Việt Nam năm 2004 (tr. 26) cho biết, vào 

năm 2002, tỉ lệ hộ nghèo của một số dân tộc 

như sau: Hoa –  14 %, Kinh –  22 %, Tày 

–  51 %, Khơ-me –  53 %, Nùng –  55 %, 

Thái –  73 %, Dao –  73 %, Mường –  79 

%, C¬-ho –  82 %, £-®ª - 83 %, Gia-rai –  

90,5 %, Hm«ng –  93 %, Ba-na –  97 %. TØ 

lệ nghèo này được tính cho các nhóm dân tộc 

có ít nhất 100 quan sát trong mẫu điều tra 

mức sống hộ gia đình năm 2002 của Tổng 

cục Thống kê.                 

Đói nghèo của dân tộc thiểu số tại miền 

núi Việt Nam biểu hiện trước hết ở nghèo về 

lương thực. Vẫn theo kết quả điều tra mức 

sống hộ gia đình của Tổng cục thống kê, 

trong các năm 2003-2004, tỉ lệ hộ nghèo về 

lương thực của các vùng chiếm tới gần 1/2 số 

hộ đói nghèo. Ví dụ: vùng Tây Bắc (miền 

núi phía Bắc) có 21,8 % hộ thiếu lương thực; 

vùng Bắc Trung Bộ –  12,2 %; vùng Tây  

Nguyên –  12,3 % (Tổng cục Thống kê 

(2006: 18). Còn theo tài liệu của Báo cáo phát 

triển Việt Nam (2004, tr. 26), mức nghèo 

lương thực của một số dân tộc như sau: Hoa –  

4 %, Kinh –  7 %, Tày –  20 %, Khơ-me –  

22 %, Nùng –  22 %, Thái –  48 %, Dao –  

30 %, Mường –  48 %, Cơ ho –  50,5 %, £-®ª 

–  70 %, Gia-rai –  73 %, Hm«ng –  68 %, 

Ba-na –  87 %. Tỉ lệ nghèo lương thực này 

cũng được tính cho các nhóm dân tộc có ít 

nhất 100 quan sát trong mẫu điều tra mức sống 

hộ gia đình năm 2002 của Tổng cục Thống kê.  

Khó khăn về giáo dục cũng là một trong 

những biểu hiện phổ biến của tình trạng đói 

nghèo của các dân tộc thiểu số ở miền núi 
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Việt Nam. Tại vùng này -  nơi giáo dục 

được tiến hành bằng ngôn ngữ không phải 

tiếng mẹ đẻ, nơi đường đi học xa và khó 

khăn - trẻ em thường chỉ học vài năm rồi bỏ 

học. Mặt khác, với rất nhiều hộ nghèo, sức 

lao động của trẻ em có giá trị hơn nhiều so 

với việc chúng tới trường. Lợi ích dài hạn 

của giáo dục không thể bù đắp được những 

tổn thất về thu nhập trong ngắn hạn. Bởi 

vậy, tỷ lệ trẻ em đến trường ở bậc học cao 

hơn lại càng giảm. Trong năm 2002, nếu tỉ 

lệ trẻ em của dân tộc thiểu số đến trường ở 

cấp tiểu học là 80,0 %, cấp phổ thông cơ sở 

–  48,0 % thì đến cấp phổ thông trung học 

chỉ còn 19,3 %. Nếu so với người Kinh và 

người Hoa (các dân tộc có trình độ phát 

triển cao hơn), tỉ lệ tương ứng như sau: 92,1 

%, 75,9 % và 45,2 % (Báo cáo phát triển 

Việt Nam năm 2004, tr. 62). 

Sự yếu kém về y tế cũng là một biểu hiện 

của đói nghèo. Điều tra mức sống hộ gia 

đình năm 2002 cho biết: Trong điều kiện bị 

ốm ở 4 tuần đầu tiên, người Kinh và người 

Hoa chỉ có 4 % số hộ không có điều kiện 

chạy chữa; còn tỉ lệ ấy ở các dân tộc miền 

núi phía Bắc là 8 %, ở Tây Nguyên - 22 %. 

Sử dụng nước sạch và nhà vệ sinh là một 

biểu hiện quan trọng của điều kiện y tế. Vẫn 

theo điều tra mức sống hộ gia đình năm 

2002, trong khi người Kinh và người Hoa có 

52,6 % số hộ được dùng nước sạch, 27,7 % 

số hộ có nhà vệ sinh sạch thì tỉ lệ ấy ở các 

dân tộc khác là 12,8 % và 4,1 % (dẫn theo 

Rob Swinkels and Carrie Turk, 2004).             

Tóm lại, nghèo đói của các dân tộc thiểu 

số ở Việt Nam vẫn là một vấn đề thách thức, 

đặc biệt với các nhóm ở miền núi, vùng sâu, 

vùng xa. World Bank dự báo rằng, đến năm 

2010 ở Việt Nam sẽ còn tới 19 % số hộ 

nghèo và trong số này, dân tộc thiểu số sẽ 

chiếm khoảng 42 % (dẫn theo Rob Swinkels 

and Carrie Turk, 2004). 

2.2. Vai trò của hưởng dụng đất với xoá 

đói giảm nghèo ở các dân tộc thiểu số 

miền núi 

Đến nay, mặc dù Việt Nam đã chuyển 

sang kinh tế thị trường được 20 năm song với 

các dân tộc thiểu số ở miền núi, đất đai vẫn 

có tầm quan trọng trong sinh kế của họ. Kết 

quả khảo sát tại tất cả các điểm nghiên cứu 

của Dự án CSA cho thấy, thu nhập của hộ gia 

đình hầu hết từ trồng trọt, chăn nuôi và một 

số ít từ khai thác lâm sản. Nghiên cứu của 

Vương Xuân Tình và cộng sự về vấn đề an 

toàn lương thực ở 3 làng dân tộc thiểu số 

miền núi Việt Nam cũng cho thấy: đất canh 

tác là yếu tố quan trọng nhất đảm bảo an toàn 

lương thực của hộ gia đình. Trong 3 làng của 

3 dân tộc được nghiên cứu, làng người Thổ 

(tỉnh Nghệ An) nằm ngay bên đường lớn, gần 

trung tâm xã, rất thuận lợi cho buôn bán, song 

do thiếu đất canh tác nên tỉ lệ hộ nghèo và 

nghèo về lương thực lại cao hơn  so với làng 

của người Mường (tỉnh Hoà Bình) và người 

Dao (tỉnh Bắc Kạn) - nơi xa đường lớn, xa đô 

thị hơn nhưng có đất nông nghiệp nhiều hơn 

(Vuong Xuan Tinh et al, 2006b). 

Các chính sách đất đai trong thời gian qua 

đã ảnh hưởng tới năng suất trong nông 

nghiệp, hay đúng hơn là tới thu nhập của 

người dân. Giao đất nông nghiệp được đánh 

giá là có tác động mạnh đến đầu tư của 

người nông dân. Với các dân tộc thiểu số 

vùng thung lũng hoặc những nơi tại miền núi 

có ruộng nước, năng suất lúa của họ tăng gấp 

2-3 lần trong hơn 10 năm qua. Ví dụ: tại 

huyện Tân Lạc tỉnh Hoà Bình, năng suất lúa 

bình quân của người Mường vào năm 1986 

chỉ đạt 1,8 tấn/ha/vụ, nhưng vào năm 2006 

đã đạt 5 tấn/ha/vụ (Vương Xuân Tình, tài 

liệu điền dã năm 2006). Tại tỉnh Đák Lắk, 
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năng suất lúa năm 2000 là 4,1 tấn/ha/ vụ, 

đến năm 2004 đã lên 4,8 tấn/ha/ vụ (Cục 

Thống kê tỉnh Đák Lắk, 2005, tr.43). Số liệu 

năng suất lúa tại Đák Lắk có thể đã phản ánh 

phần nào việc canh tác lúa nước của một số 

nhóm dân tộc thiểu số, bởi khi xem xét năng 

suất lúa bình quân của người Mnông ở buôn 

Ja (xã Bông Krang, huyện Lăk) - cư dân có 

truyền thống canh tác ruộng nước ở khu vực 

hồ Lắk, năng suất lúa nước của họ cũng đạt 

4 tấn/ha/ vụ. 

Với cư dân vùng cao, chính sách đất đai 

tác động đến sinh kế của họ chủ yếu qua 

khoán bảo vệ rừng và giao đất giao rừng. 

Điều đó có nghĩa, xoá đói giảm nghèo của 

cư dân vùng cao có liên quan đến sử dụng 

đất nương rẫy và các hoạt động lâm nghiệp. 

Với đất nương rẫy, rất khó nhận thấy sự tác 

động của chính sách giao đất đến đầu tư và 

sản xuất. Nghiên cứu của Thomas Sikor và 

Đào Minh Trường ở vùng người Thái đen 

tỉnh Sơn La cho biết: người dân ở đây 

chuyển từ trồng lúa rẫy sang trồng ngô và 

thu được nhiều lợi nhuận hơn trồng lúa là do 

tác động của thị trường chứ không phải từ 

giao đất giao rừng (Thomas Sikor and Dao 

Minh Truong, 2000, p. 9, 51).  

Với hoạt động lâm nghiệp liên quan đến 

xoá đói giảm nghèo, William và Huỳnh Thu 

Ba đã nêu 6 vai trò của rừng đối với xoá đói 

giảm nghèo, đó là: Chuyển đổi đất rừng sang 

đất sản xuất nông nghiệp; nguồn gỗ; các lâm 

sản ngoài gỗ; chi trả cho các dịch vụ môi 

trường; việc làm và những lợi ích gián tiếp 

(William D. Sunderlin và Huỳnh Thu Ba, 

2005: 15-49). Tuy nhiên, việc phân biệt rạch 

ròi đâu là tác động của chính sách đất đai ở 

đây rất khó khăn. Sau đây, báo cáo sẽ xem xét 

từng vai trò của rừng đối với cư dân vùng cao:  

- Cung cấp đất canh tác nông nghiệp. 

Như đã nêu ở mục 1.2., mặc dù Nhà nước có 

chủ trương cấm phát rừng làm rẫy ở rừng tự 

nhiên và rừng trồng, song các vi phạm của 

người dân vẫn xảy ra. Có nơi, chủ rừng phải 

ứng xử mềm dẻo với cư dân địa phương, 

chấp nhận cho họ khai phá ruộng nước và 

rẫy trong khu rừng được giao khoán bảo vệ 

(Vuong Xuan Tinh, 2006a).         

- Nguồn gỗ. Nguồn gỗ sử dụng của người 

dân vùng cao hiện nay chủ yếu là gỗ rừng tự 

nhiên. Loại rừng này thường do lâm trường 

hoặc tổ chức chính trị - xã hội quản lý. Nếu 

người dân khai thác gỗ để làm nhà, họ 

thường chỉ xin phép lâm trường. Ngoài ra ở 

nhiều nơi, người dân địa phương còn có thu 

nhập qua khai thác gỗ trái phép. Họ có thể 

khai thác gỗ quý rồi bán cho tư thương hoặc 

khai thác thuê cho những kẻ buôn lậu gỗ 

(Vương Xuân Tình, 2004).    

- Lâm sản ngoài gỗ: Nghiên cứu của 

Nguyễn Sinh Cúc (2003) cho biết, việc thu 

hái lâm sản ngoài gỗ cung cấp 13,7 % thu 

nhập của hộ gia đình nông thôn. Lâm sản 

ngoài gỗ được khai thác phổ biến là nguồn 

thức ăn. Người Dao ở Hoàng Su Phì, tỉnh Hà 

Giang có thể khai thác được trên 40 loại rau, 

củ, quả rừng làm thức ăn (Phạm Quang 

Hoan, Hùng Đình Quý (Chủ biên), 1998: 

203). Vương Xuân Tình (2005) khi xem xét 

mối tương quan của rau rừng trong tổng số 

nguồn thức ăn (rau trồng, thịt, cá, trứng, 

đậu...) được sử dụng ở các dân tộc tại chỗ 

Tây Nguyên cho biết: tần suất của loại rau 

này được nhắc tới trong phiếu điều tra như 

sau: Mạ - 65 %, Cơ ho - 51 %, Ba-na - 46 %, 

Gia-rai - 32 %, Mn«ng - 32 %, £-®ª - 29 %. 

Còn Phạm Công Trí (2002) khi nghiên cứu 

về sử dụng lâm sản ngoài gỗ của một buôn 

người £ đê tại tỉnh Đák Lắk đã cho kết quả: 
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cư dân ở đây sử dụng tới 146 loại rau, củ, 

quả rừng để làm thức ăn. Bên cạnh nguồn 

thức ăn, người dân vùng cao còn khai thác 

các lâm sản như song, mây, thuốc nam… 

Cũng như gỗ, lâm sản ngoài gỗ vừa được sử 

dụng, vừa có thể đem bán.          

- Tạo thu nhập từ  dịch vụ môi trường. 

Rừng còn cho người dân thu nhập từ các 

dịch vụ môi trường. Thu nhập này có thể kể 

như tiền nhận khoán bảo vệ rừng; từ các dự 

án lồng ghép về bảo tồn và phát triển và 

nguồn thu của người dân từ du lịch sinh thái. 

Người hưởng lợi từ các hoạt động  trên chủ 

yếu là cư dân vùng cao. Về hưởng lợi từ bảo 

vệ rừng, theo MARD (2001: 66), ở Việt Nam 

có khoảng 270.000 hộ gia đình tham gia bảo 

vệ 1,6 triệu ha rừng, với mức hưởng lợi là 

50.000 đ/ha/năm. Với các dự án lồng ghép 

về bảo tồn và phát triển ở khu vực vùng cao, 

người dân còn hưởng lợi từ đầu tư cơ sở hạ 

tầng hoặc kiếm thêm việc làm. Người dân 

cũng có thêm thu nhập từ làm dịch vụ cho du 

lịch sinh thái.  

- Việc làm. Các dân tộc thiểu số có thể 

được nông, lâm trường thuê khoán lao động 

hoặc trở thành công nhân của những tổ chức 

này. Hợp đồng thuê khoán thường là trồng 

rừng. Người dân trở thành công nhân nông, 

lâm trường là hiện tượng khá phổ biến tại 

khu vực Tây Nguyên (Vũ Đình Lợi, Bùi 

Minh Đạo, Vũ Thị Hồng, 2000, tr. 123-127).              

2.3. Những thách thức trong hưởng 

dụng đất với xoá đói giảm nghèo của các 

dân tộc thiểu số ở miền núi  

Các chính sách đất đai và sự phát triển 

kinh tế-xã hội ở Việt Nam đã tác động tích 

cực tới đời sống của dân tộc thiểu số ở miền 

núi, song cũng đặt ra nhiều thách thức trong 

hưởng dụng đất ở vùng này. Có thể nêu lên 

những thách thức cơ bản như sau: 

- Diện tích canh tác của hộ gia đình ngày 

càng giảm; nguy cơ thiếu đất tiếp tục gia 

tăng. Số liệu sau đây chủ yếu dựa trên báo 

cáo của các Sở Tài nguyên và Môi trường tại 

3 tỉnh mà Dự án CSA tiến hành nghiên cứu. 

Tại tỉnh Hà Giang, diện tích đất canh tác 

bình quân của hộ gia đình là 3 ha, trong đó 

có 1 ha đất nông nghiệp, còn lại là đất lâm 

nghiệp và đất thổ cư. Báo cáo cho biết thêm, 

bình quân đất nông nghiệp trên đầu người 

của hộ gia đình dân tộc thiểu số là 2.100 m2 

và đất lâm nghiệp - 5.000 m2. Tại Quảng 

Trị, diện tích đất trung bình của một hộ dân 

tộc thiểu số là 12.903 m2, song báo cáo 

không cho biết các loại đất cụ thể. ở tỉnh 

Đák Lắk, bình quân đất nông nghiệp của hộ 

dân tộc thiểu số là 1,23 ha, đất ở - 275 m2; 

còn đất rừng, nếu căn cứ vào 2.256 hộ đã 

được giao rừng, mỗi hộ có bình quân 4,6 ha. 

Như vậy, bình quân đất nông nghiệp của 

hộ gia đình dân tộc thiểu số ở các tỉnh đều 

có khoảng 1 ha trở lên. Tuy nhiên, các báo 

cáo đều chưa cho biết những loại đất nông 

nghiệp mà hộ gia đình sử dụng nên việc 

đánh giá còn thiếu cơ sở. Chẳng hạn, nếu 

trong 1 ha đất nông nghiệp mà phần lớn là 

đất ruộng nước, sẽ có khả năng đảm bảo 

lương thực tốt hơn 1 ha đất rẫy.  

Theo báo cáo của các tỉnh, số hộ dân tộc 

thiểu số thiếu đất canh tác và đất ở rất nhiều. 

Tại tỉnh Đák Lắk, chỉ từ năm 2003-2005, 

tỉnh đã giải quyết đất canh tác cho 8.213 hộ 

với 4.568 ha. Đến nay, trong tỉnh vẫn còn 

13.579 hộ thiếu đất canh tác, với tổng diện 

tích là 5.207 ha. Tại tỉnh Quảng Trị, trong số 

4.739 hộ thiếu đất sản xuất, với 2.241 ha, 

tỉnh đã giải quyết cho 2.839 hộ, với 934 ha. 

Còn ở tỉnh Hà Giang, đến năm 2005, chi phí 
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cho Chương trình 134 là 27 tỉ đồng. Tuy 

chưa có số liệu cụ thể về số hộ và diện tích 

được cấp đất sản xuất, song theo báo cáo của 

Sở Tài nguyên và Môi trường của tỉnh này, 

mỗi hộ thiếu đất sản xuất được giao tối thiểu  

5.000 m2 đất (hoặc 2.500 m2 đất lúa nước 

một vụ, hoặc 1.500 m2 đất lúa nước 2 vụ). 

Tuy Chính phủ Việt Nam đã cố gắng giải 

quyết tình trạng thiếu đất cho các dân tộc 

thiểu số, song trước mắt vẫn không loại trừ 

thách thức, bởi các lý do sau đây: i) Quỹ đất 

dự phòng của các địa phương rất hạn hẹp; ii) 

Dân số các dân tộc thiểu số vẫn tiếp tục gia 

tăng, với mức trung bình khoảng 2 %/ năm; 

và iii) Tình trạng mua bán đất đai diễn ra 

ngày càng phổ biến khiến phân hoá đất đai 

thêm sâu sắc. 

- Đất nông nghiệp ở vùng cao ngày càng 

nghèo kiệt. Việc canh tác rẫy trên đất dốc 

của cư dân vùng cao ngày càng có nhiều 

thách thức do thời gian hưu canh ngắn, thậm 

chí không có; do canh tác một số loại cây có 

nguy cơ làm nghèo kiệt đất nhanh. Đất canh 

tác và hệ thống thuỷ lợi ở vùng cao còn luôn 

bị nguy cơ xói lở vào mùa mưa.  

- Chậm tiếp cận với khoa học kỹ thuật 

trong sử dụng đất. Các dân tộc thiểu số ở 

miền núi phần lớn chậm tiếp cận với khoa 

học kỹ thuật trong canh tác nông nghiệp. 

Khảo sát trồng lúa của người Mường ở xóm 

Chiến, xã Nam Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh 

Hoà Bình cho thấy: ngoài việc sử dụng giống 

mới, đến 80 % số hộ gia đình trong xóm 

không dùng phân bón (cả hữu cơ và vô cơ), 

không dùng thuốc trừ sâu (Vuong Xuan Tinh 

et al, 2006b). Với các dân tộc như Tà-ôi, 

Bru-Vân Kiều ở vùng cao của huyện Hướng 

Hoá tỉnh Quảng Trị, cũng không dùng phân 

bón trong canh tác. Việc trồng cà phê của 

người £-®ª ở xã Cư Pương, huyện Krông Bóc, 

tỉnh Đák Lắk cũng tương tự: do ít đầu tư 

phân bón, thuốc trừ sâu và nước tưới nên 

năng suất cà phê của nhiều hộ chỉ đạt 2-3 

tấn/ha, trong khi của người Kinh cùng xã 

thường đạt 5-6 tấn/ha.  

- Phụ thuộc tư thương khi áp dụng kỹ 

thuật trong canh tác. Một số nơi áp dụng 

khoa học kỹ thuật trong canh tác lại bị phụ 

thuộc tư thương về vật tư nông nghiệp hoặc 

vốn. Tại buôn Adróng, xã Cư Pương, huyện 

Krông Bóc, tỉnh Đák Lắk, hầu hết những hộ 

đầu tư trồng cà phê bị nợ nần: cả buôn có 

khoảng 20 hộ nợ trên 50 triệu đồng; có 10 hộ 

nợ từ 20- 50 triệu đồng và số nợ này đều là 

tiền vay lãi tư thương để mua máy móc, phân 

bón... cho trồng cà phê. Tại buôn Ja ở xã 

Bông Krang, huyện Lăk cùng tỉnh, hầu hết 

số hộ Mnông phải vay lãi giống, phân bón và 

thuốc trừ sâu trong canh tác lúa. Mức lãi suất 

phải trả nợ để trồng lúa trong 3 tháng ước 

tính tới 22 %/ tháng. Nguyên nhân phụ thuộc 

tư thương khi áp dụng khoa học kỹ thuật 

trong canh tác được giải thích do thiếu vốn; 

song thực ra, còn do người dân thiếu tri thức 

quản lý tài chính của hộ gia đình.  

Kết luận và khuyến nghị 

Kết luận 

Hưởng dụng đất có mối quan hệ chặt chẽ 

với xoá đói giảm nghèo của các dân tộc thiểu 

số ở miền núi - nơi nguồn sống của những 

tộc người này vẫn chủ yếu dựa vào canh tác 

nông nghiệp và khai thác tài nguyên thiên 

nhiên. Miền núi Việt Nam trong hai thập kỷ 

qua diễn ra sự đổi thay lớn lao về hưởng 

dụng đất, dưới tác động của những chính 

sách đất đai: Từ chỗ đất đai chỉ là tư liệu sản 

xuất, không được mua bán trao đổi, nay đã 

trở thành hàng hoá; từ chỗ đất đai hoàn toàn 
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do Nhà nước quản lý, nay được giao quyền 

cho nhiều đối tượng sử dụng, trong đó, ngoài 

doanh nghiệp Nhà nước và những tổ chức 

chính trị-xã hội, còn có doanh nghiệp tư 

nhân, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng. 

Các chính sách đất đai của Việt Nam đã chú 

trọng một số đặc thù của miền núi và vùng 

dân tộc thiểu số, đồng thời vẫn thực hiện chế 

độ bao cấp cho những hộ thiếu đất.  

Tác động của chính sách đất đai ở miền 

núi đã tạo nên hai quá trình cùng song song 

tồn tại: đó là sự manh mún trong sử dụng đất 

và tích tụ ruộng đất. Sự manh mún là hệ quả 

của việc giao đất ruộng nước theo nhân khẩu 

với thời gian quá dài; còn tích tụ ruộng đất là 

hệ quả của mua bán đất đai, của thực hiện 

“giao theo nguyên canh”  và của một số 

người sử dụng ưu thế trong xã hội để bao 

chiếm nhiều hơn đất nương rẫy và đất rừng. 

Cả hai quá trình đều góp phần thúc đẩy sự 

phân hoá trong hưởng dụng đất của các dân 

tộc thiểu số ở miền núi Việt Nam. 

Phân hoá trong hưởng dụng đất còn có 

nguyên nhân từ mối tương quan giữa các chủ 

thể sử dụng đất. Việc bao chiếm nhiều diện 

tích đất đai của các cơ quan Nhà nước và 

doanh nghiệp tư nhân tại một số nơi, mà Tây 

Nguyên là một ví dụ, đã hạn chế quỹ đất của 

hộ gia đình dân tộc thiểu số ở miền núi. Điều 

đó còn hạn chế khả năng tiếp cận của người 

dân, nhất là những người nghèo với nguồn 

tài nguyên thiên nhiên ở vùng này.       

Sự phân hoá trong hưởng dụng đất ảnh 

hưởng sâu sắc đến phân hoá giàu nghèo tại 

mỗi cộng đồng và giữa các cộng đồng dân 

tộc khác nhau. Trong bối cảnh thu nhập của 

các dân tộc thiểu số ở miền núi chủ yếu dựa 

vào canh tác nông nghiệp và khai thác nguồn 

tài nguyên, phân hoá trong hưởng dụng đất 

càng làm cho người nhiều đất giàu thêm, 

nhưng lại hạn chế khả năng giảm nghèo của 

người ít đất hoặc không có đất. Điều đó còn 

có nghĩa, khi khu vực nông nghiệp - nông 

thôn ở miền núi chưa đa dạng hoá ngành 

nghề; khi các đô thị chưa đủ sức hút lao 

động dư thừa ở khu vực này, những người ít 

đất hoặc không có đất càng phụ thuộc vào 

người nhiều đất - thông qua làm thuê trong 

nông nghiệp. 

Chính sách đất đai trong giai đoạn Đổi 

Mới ảnh hưởng đến đầu tư và tăng năng suất 

cây trồng ở vùng thung lũng nhưng còn ít 

ảnh hưởng đến đầu tư và tăng năng suất cây 

trồng tại vùng cao, nhất là trong làm rẫy, bảo 

vệ rừng và trồng rừng. Nói cách khác, chính 

sách đất đai không bảo vệ phương thức canh 

tác truyền thống ở vùng cao nhưng cũng 

chưa làm thay đổi phương thức này. Đó là 

một trong những nguyên nhân khiến người 

dân vùng này chưa quan tâm đến chính sách 

giao đất giao rừng.                    

Tóm lại, tác động của chính sách đất đai ở 

miền núi có sự khác nhau giữa các tiểu vùng 

và khu vực. Chính sách Khoán 10 và giao đất 

trong nông nghiệp của Luật đất đai 1993 có 

ảnh hưởng chủ yếu tại vùng thung lũng; còn 

việc khoán bảo vệ rừng và giao đất lâm 

nghiệp lại tác động nhiều hơn ở vùng cao. 

Các chính sách đất đai ảnh hưởng sâu rộng 

tại miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, nhưng 

ít tác động ở miền núi Trung Bộ. Khác biệt 

ấy có lý do từ điều kiện tự nhiên và bối cảnh 

lịch sử, xã hội.  

Khuyến nghị 

Để góp phần hạn chế những tác động tiêu 

cực của hưởng dụng đất tới xoá đói giảm 

nghèo của các dân tộc thiểu số ở miền núi 

Việt Nam, chúng tôi xin nêu một số khuyến 

nghị như sau: 

1. Điều chỉnh thời gian chia lại đất nông 

nghiệp trong Luật đất đai 2003: Giảm thời 

gian chia lại đất từ 20 năm xuống còn 10 
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năm. Nên cho phép tỉnh và huyện xây dựng 

những quy định linh hoạt hơn trong cấp giấy 

sử dụng đất nông nghiệp (đơn giản về thủ 

tục, chi phí thấp...). 

2. Không nên quy định mức hạn điền 

chung cho miền núi (3 ha đất nông nghiệp và 

30 ha đất rừng). Nên giao cho từng tỉnh tự 

quy định mức hạn điền, trên cơ sở tình hình 

thực tế về đất đai của địa phương mình. 

3. Trong lần chia lại đất nông nghiệp sắp 

tới, tăng cường giao cho cộng đồng để hạn 

chế việc mua bán đất canh tác.  

4. Giảm diện tích đất do các cơ quan Nhà 

nước sử dụng (đặc biệt với các nông, lâm 

trường), bằng cách xây dựng khung quy định 

tỉ lệ thích hợp về diện tích đất do các cơ quan 

này sử dụng so với tổng diện tích tự nhiên của 

cả nước. Tuỳ theo tình hình cụ thể mà tỉ lệ 

này có thể khác nhau giữa các địa phương. 

5. Bên cạnh chú trọng công tác khuyến 

nông, khuyến lâm cho các dân tộc thiểu số ở 

miền núi, cần trợ giúp họ giảm phụ thuộc 

vào tư thương trong sử dụng đất. Việc trợ 

giúp này nên ưu tiên xây dựng quỹ tín dụng 

cộng đồng và nâng cao năng lực trong quản 

lý tài chính của hộ gia đình.                        
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